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Khoáng sản là nguồn tài 
nguyên không tái tạo, 
chính vì vậy, việc khai 
thác, sử dụng tiết kiệm 

tài nguyên khoáng vốn đang bị cạn 
kiệt cho các nhu cầu lâu dài của 
con người đang là mục tiêu chiến 
lược của nhiều quốc gia trên thế 
giới. Đối với nước ta, vấn đề này 
lại càng quan trọng hơn, bởi phần 
lớn các tụ khoáng kim loại đều có 
quy mô nhỏ và trung bình. Công 
tác đánh giá tổng hợp khoáng sản 
không những nâng cao giá trị kinh 
tế của tụ khoáng mà còn tạo tiền 
đề cho việc xác lập các nguồn tài 
nguyên mới (nguồn cung cấp mới) 
nhiều loại khoáng sản có giá trị, đặc 
biệt là những khoáng sản không 
tạo thành tụ khoáng riêng biệt mà 
chỉ tồn tại dưới dạng khoáng sản 
đi kèm. Vì thế, giá trị tổng hợp của 
khoáng sản có thể được coi là một 
trong những tiêu chí để đánh giá vị 
thế tài nguyên của nó. 

Tây Nguyên là nơi chứa đựng 

tiềm năng to lớn về khoáng sản. 
Đã có nhiều điều tra, đánh giá 
khoáng sản của vùng đất này từ 
rất lâu và cho đến nay vẫn đang 
tiếp tục được thực hiện với sự nỗ 
lực và đầu tư kinh phí rất lớn của 
Bộ Tài nguyên và Môi trường, Cục 
Địa chất và Khoáng sản Việt Nam. 
Cùng với công tác điều tra lập bản 
đồ địa chất - khoáng sản ở các tỷ 
lệ khác nhau (1:200.000, 1:50.000 
và chi tiết hơn đối với một số vùng 
triển vọng), công tác nghiên cứu về 
khoáng sản Tây Nguyên cũng đã 
được triển khai tích cực. Nhiều đề 
tài điều tra cơ bản về tài nguyên, 
sinh khoáng (các vấn đề liên quan 
đến nguồn gốc, điều kiện hình 
thành, quy luật phân bố, chỉ tiêu 
đánh giá triển vọng khoáng sản), 
lĩnh vực ứng dụng (kể cả sản xuất 
thử nghiệm) đã được các tổ chức 
KH&CN thuộc các viện nghiên cứu 
và trường đại học triển khai. Trong 
những năm trước đây, khi triển khai 
các Chương trình Tây Nguyên I và 
II, đã có khá nhiều đề tài về khoáng 

sản được thực hiện. Kết quả của 
công tác điều tra và nghiên cứu 
khoa học về khoáng sản đã góp 
phần quan trọng trong việc xác lập 
một cơ sở tài nguyên khoáng có giá 
trị, trong đó có những khoáng sản 
có tiềm năng lớn, khoáng sản đặc 
thù cho phát triển KT-XH của Tây 
Nguyên. Tuy nhiên, trước yêu cầu 
của công cuộc công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa hiện nay, cần có một 
cơ sở khoa học cho việc nhận dạng 
một cách đầy đủ vị thế của khoáng 
sản Tây Nguyên trong chiến lược 
phát triển KT-XH trước mắt và lâu 
dài.

Đề tài TN3/T05: “Nghiên cứu, 
đánh giá khả năng sử dụng tổng 
hợp một số khoáng sản quan trọng 
và vị thế của chúng trong phát triển 
KT-XH và bảo đảm an ninh - quốc 
phòng khu vực Tây Nguyên” được 
triển khai nhằm giải quyết các vấn 
đề nêu trên.

Đối tượng nghiên cứu của đề tài 
là tài nguyên khoảng sản trên địa 

Bước đầu nghiên cứu, đánh giá khả năng sử dụng tổng hợp 
một số khoáng sản quan trọng phục vụ phát triển KT-XH 
và bảo đảm an ninh - quốc phòng khu vực Tây Nguyên 

Trần Tuấn Anh, Phạm Thị Dung, Trần Trọng Hòa và các cộng sự
Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam 

Sau một năm thực hiện, những kết quả ban đầu của đề tài TN3/T05: “Nghiên cứu, đánh 
giá khả năng sử dụng tổng hợp một số khoáng sản quan trọng và vị thế của chúng 
trong phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) và bảo đảm an ninh - quốc phòng khu vực 
Tây Nguyên” đã cho phép cập nhật, chính xác hóa và bổ sung mới bộ cơ sở dữ liệu về 
nguồn tài nguyên và hiện trạng khai thác - chế biến khoáng sản trên địa bàn 5 tỉnh Tây 
Nguyên, là cơ sở cho việc xây dựng các tiêu chí đánh giá vai trò của tài nguyên khoáng 
sản ở Tây Nguyên, góp phần định hướng rõ rệt cho việc phát huy một trong những giá 
trị cơ bản cho phát triển KT-XH vùng Tây Nguyên trên quan điểm bền vững.
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bàn 5 tỉnh Tây Nguyên: Kon Tum, 
Gia Lai, Đak Lak, Đak Nông và Lâm 
Đồng. Mục tiêu nghiên cứu của đề 
tài bao gồm: 1) Làm rõ cơ sở tài 
nguyên và vị thế của khoáng sản 
khu vực Tây Nguyên; 2) Đánh giá 
khả năng sử dụng tổng hợp và hợp 
lý khoáng sản Tây Nguyên theo 
hướng phát triển bền vững; 3) Đề 
xuất các giải pháp mang tính chiến 
lược cho việc khai thác sử dụng 
khoáng sản gắn với phát triển KT-
XH và an ninh - quốc phòng khu 
vực Tây Nguyên.

Đề tài đã thực hiện các chuyến 
khảo sát tổng quan và khảo sát chi 
tiết nhằm thu thập mẫu cho phân 
tích đánh giá chất lượng khoáng 
sản, thu thập và cập nhật các thông 
tin cho bộ cơ sở dữ liệu về nguồn 
tài nguyên khoáng sản thuộc 5 tỉnh 
Tây Nguyên, bước đầu xây dựng 
phương pháp đánh giá vị thế tài 
nguyên khoáng sản.

Việc đánh giá chất lượng 
khoáng sản được đề tài tiến hành 
bằng việc triển khai áp dụng các 
phương pháp phân tích từ truyền 
thống đến hiện đại: phân tích lát 
mỏng và khoáng tướng dưới kính 
hiển vi phân cực; phân tích trọng 
sa nhân tạo dưới kính hiển vi soi 
nổi; phân tích thành phần hóa học 
của khoáng vật bằng phương pháp 
microzond (EPMA), kính hiển vi 
điện tử quét (SEM), địa hóa quặng 
bằng các phương pháp: hóa, huỳnh 
quang tia X (XRF), quang phổ hấp 
thụ nguyên tử (AAS), quang phổ 
định lượng, ICP-MS…

Trong khuôn khổ bài báo này, 
tập thể tác giả trình bày một số kết 
quả nghiên cứu bước đầu của đề 
tài về hiện trạng nguồn tài nguyên 
khoáng sản trên địa bàn 5 tỉnh Tây 
Nguyên cũng như việc xây dựng 
các tiêu chí cho đánh giá vị thế tài 
nguyên khoáng sản - một nội dung 
quan trọng của đề tài.

Bổ sung mới cơ sở dữ liệu về 
hiện trạng nguồn tài nguyên 
khoáng sản Tây Nguyên

Theo số liệu thống kê trong sổ 
mỏ từ kết quả điều tra địa chất - 
khoáng sản của Tổng cục Địa chất 
và Khoáng sản, trên địa bàn Tây 
Nguyên đã xác lập được 230 điểm 
quặng và khoáng hóa (không kể 
nhiên liệu khoáng và nước nóng - 
nước khoáng), trong đó khoáng sản 
kim loại có 57 điểm (bao gồm: vàng 
- 22, bauxit - 14, chì - kẽm - 2, sắt 
- 2, thiếc - 10, đồng - 4, antimon - 
1, molipden - 2); khoáng chất công 
nghiệp - 45 (bao gồm: than bùn - 7, 
diatomit - 3, kaolin - 17, feldspar - 4, 
volastonit - 3, bentonit - 2, quarzit 
- 2, dolomit - 2, flourit - 2, magnezit 
- 2, sét chịu lửa - 1); vật liệu xây 
dựng - 120; đá quý và đá mỹ nghệ 
- 3 (bao gồm saphir - 2 và đá mỹ 
nghệ - 1). 

Trên cơ sở các kết quả khảo 
sát thực địa và kế thừa các kết quả 
nghiên cứu đã có từ trước, đề tài đã 
tiến hành rà soát, bổ sung và chính 
xác hóa lại hiện trạng nguồn tài 
nguyên khoáng sản trên địa bàn 5 
tỉnh ở Tây Nguyên. Cụ thể, đã thống 
kê được 858 điểm quặng và khoáng 
hóa, trong đó: khoáng sản kim loại 
- 187 (bao gồm: vàng - 113, bauxit 
- 19, chì - kẽm - 6, sắt - 6, thiếc - 19, 
đồng - 3, antimon - 2, molipden - 3, 
wolfram - 4, bismut - 1, arsen - 1, 
phóng xạ - đất hiếm - 10); khoáng 
chất công nghiệp - 128 (bao gồm: 
than bùn - 14, diatomit - 8, kaolin 
- 57, feldspar - 9, volastonit - 3, 
bentonit - 14, quarzit - 2, dolomit - 5, 
flourit - 2, magnezit - 2, sét chịu lửa - 
1, serpentin - 2, silimanit - 4, graphit 
- 1, zeolit - 1, talc - 2, macsalit - 1); 
vật liệu xây dựng - 475; đá quý (và 
đá mỹ nghệ) - 68 (bao gồm: saphir, 
topar, zircon, granat, olivin, thạch 
anh tinh thể, opal). Trong số các 
điểm khoáng sản trên, có điểm hiện 
nay đã ngừng khai thác, có điểm 
mới được phát hiện và có những 

loại hình khoáng sản mới được bổ 
sung thêm như wolfram, bismut, 
arsen, khoáng xạ hiếm, serpentin, 
silimanit, graphit, talc, đá mỹ nghệ 
(opal, gỗ silic hóa đá...). Các điểm 
khoáng sản đã được điều tra ở các 
mức độ khác nhau (tìm kiếm, thăm 
dò), trong đó tỷ lệ các đối tượng 
được thăm dò đánh giá trữ lượng 
còn rất khiêm tốn (khoảng 11%).

Khoáng sản kim loại bao gồm: 
các khoáng sản nhóm sắt và hợp 
kim sắt, đó là sắt, mangan, chrom, 
titan. Trong số các loại khoáng sản 
này, trên địa bàn Tây Nguyên chỉ có 
sắt laterit liên quan tới quặng bauxit 
là có giá trị kinh tế, cần được tính 
đến trong việc khai thác thu hồi như 
là khoáng sản đi kèm có giá trị cùng 
với nhôm. Ngoài ra, có một số mỏ 
sắt laterit liên quan tới vỏ phong hóa 
trên basalt (Kbang, Gia Lai; Ea Uy, 
Đăk Lắc) nhưng trữ lượng nhỏ, chỉ 
có giá trị khai thác phục vụ các nhu 
cầu địa phương. Các khoáng sản 
khác (Mn, Cr, Ti) mới chỉ là các biểu 
hiện khoáng hóa, chưa được đánh 
giá.

- Khoáng sản kim loại cơ bản bao 
gồm: đồng, chì - kẽm, nikel, cobalt, 
nhôm (bauxite), thiếc, bismuth, 
wolfram, molipden, antimon. Trong 
số các khoáng sản này, ở địa bàn 
Tây Nguyên chỉ có bauxit là có trữ 
lượng lớn và hàm lượng tốt, đáp ứng 
các yêu cầu cho khai thác sử dụng. 
Thiếc cũng là khoáng sản có tiềm 
năng khá và có tiền đề mở rộng 
triển vọng nếu được đầu tư điều tra 
chi tiết. Tuy nhiên, đối với khoáng 
sản thiếc trong tương lai gần sẽ khó 
có thể tiến hành mở rộng khai thác 
do chúng phân bố chủ yếu ở thành 
phố Đà Lạt là thành phố du lịch và 
các vùng lân cận thành phố. Các 
khoáng sản khác chưa được điều tra 
đánh giá chi tiết, quy mô biểu hiện 
khoáng hóa nhỏ, chưa có ý nghĩa 
cho việc xem xét vị trí và vai trò của 
chúng trong phát triển KT-XH của 
các tỉnh Tây Nguyên. Trong những 
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năm gần đây, các biểu hiện quặng 
hóa W, Sb ở khu vực giáp ranh giữa 
Lâm Đồng và Đak Nông cũng có 
thể được coi là tiền đề có giá trị cho 
việc điều tra đánh giá triển vọng 
của chúng. Thêm vào đó, các biểu 
hiện quặng hóa Cu-Mo-(Au) có thể 
có triển vọng tốt cũng cần được 

triển khai công tác tìm kiếm - thăm 
dò đánh giá trữ lượng. 

- Khoáng sản kim loại quý - hiếm 
bao gồm: vàng, platin, tantal-niobi. 
Trong nhóm khoáng sản này, chỉ 
có vàng (Au) là loại khoáng sản 
khá phổ biến trên địa bàn Tây 
Nguyên, đặc biệt là địa bàn các tỉnh 

Kon Tum, Gia Lai và Lâm Đồng. 
Tuy nhiên, do mức độ điều tra đối 
với các biểu hiện quặng hóa vàng 
còn chưa được chi tiết, trữ lượng 
chưa được xác định rõ ràng, nên 
loại khoáng sản này mới chủ yếu ở 
dạng tiềm năng. Trên thực tế, vàng 
đã được khai thác trong thời gian rất 
dài với các quy mô khác nhau, diễn 
ra tương đối phức tạp trên địa bàn 
Tây Nguyên.

 Khoáng sản không kim loại chủ 
yếu gồm các khoáng sản nhóm đá 
quý (và bán quý) và nhóm khoáng 
chất công nghiệp. Các loại đá mỹ 
nghệ cũng được xếp vào nhóm đá 
quý và bán quý.

Nhóm đá quý ở Việt Nam chủ 
yếu gồm ryby và saphir. Đối với 
địa bàn Tây Nguyên, thuộc nhóm 
này chủ yếu là saphir liên quan tới 
basalt kiềm Neogen - Đệ tứ. Ngoài 
ra, đi kèm với saphir còn có các 
khoáng vật đạt chất lượng ngọc 
khác như zircon, granat, peridot. 
Tuy nhiên, các loại khoáng sản này 
chưa được điều tra đánh giá chi tiết 
về trữ lượng. Trong những năm gần 
đây, chalcedon, opal và gỗ hóa đá ở 
Tây Nguyên cũng là những khoáng 
sản có giá trị về thạch cảnh, đồ mỹ 
nghệ. Chúng chủ yếu được khai 
thác nhỏ lẻ phục vụ các sưu tập cá 
nhân.

Khoáng sản là nguyên liệu 
khoáng chất công nghiệp khá đa 
dạng, trong đó diatomit, bentonit, 
magnezit, volastonit, feldspar, kaolin 
là các khoáng sản khá độc đáo, đặc 
trưng cho Tây Nguyên và phổ biến 
với quy mô có thể khai thác. Hiện 
nay, địa bàn Tây Nguyên đang diễn 
ra các hoạt động khai thác rất mạnh 
mẽ các loại hình khoáng sản nêu 
trên, đặc biệt là kaolin, bentonit, 
diatomit. Lĩnh vực ứng dụng của các 
khoáng sản này khá đa dạng, trong 
đó diatomit, bentonit và kaolinit 
được nghiên cứu nhiều nhất, nhưng 
các khoáng sản khác chưa được 
điều tra chi tiết, cá biệt, có một số 

Một số điểm khoáng sản chưa có trong cơ sở dữ liệu cũ

Puzơlan ở đèo 52, Quảng Phú, Đak NôngSản phẩm đã chế tác từ opal Tân Định

Saphir Đak Tôn được khai thác chủ yếu 
trong tầng deluvi năm 2004 
ở Trường Xuân, Đak Nông

Dấu vết bãi khai thác saphir Đak Tôn, 
Trường Xuân, Đak Nông

Volfram Lộc Lâm, Bảo Lâm 
(mẫu thu thập từ dân khai thác)

Bãi khai thác vàng đèo Năm ngọn, xã Krong Á, 
huyện M’Ñ Rak, Ñak Lak 

Các hình ảnh tương phản về tình hình khai thác - chế biến khoáng sản
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loại khoáng chất khác chưa được 
nghiên cứu về khả năng sử dụng 
(đá hoa). 

Tây Nguyên có tiềm năng rất lớn 
về khoáng sản vật liệu xây dựng, 
đặc biệt là đá ốp lát có chất lượng 
cao. Ngoài đáp ứng nhu cầu của 
địa phương, các khoáng sản này 
là nguồn cung cấp nguyên liệu cho 
sản xuất các mặt hàng xuất khẩu có 
giá trị.

Môi trường khai thác - chế biến 
khoáng sản trên Tây Nguyên rất 
đáng quan tâm

Tây Nguyên được xem là một 
trong những khu vực có nhiều loại 
hình khoáng sản phong phú và 
hiện đang được khai thác ở nhiều 
nơi. Tuy nhiên cũng vì thế mà hiện 
nay, ở khu vực đang diễn ra khá 
nhiều “điểm nóng” về nạn khai thác 
khoáng sản trái phép. Hoạt động 
này trước hết làm thất thoát nguồn 
tài nguyên khoáng sản quốc gia, 
sau đó là các vấn đề môi trường 
liên quan đến hoạt động khai thác 
và chế biến khoáng sản.

Hoạt động khai thác và chế biến 
khoáng sản đem lại những lợi ích to 
lớn về kinh tế nhưng chúng cũng là 
nguyên nhân gây tác hại nghiêm 
trọng đến môi trường sinh thái và 
xã hội, nếu không được kiểm soát 
tốt. Việc tổng hợp thông tin cũng 
như khảo sát trực tiếp của đề tài 
cho thấy, ở Tây Nguyên có khá 
nhiều điểm khai thác khoáng sản tự 
do (trái phép), đặc biệt là khai thác 
vàng, thiếc. Ảnh hưởng của chất 
thải khai thác và chế biến khoáng 
sản đối với môi trường cũng xảy ra 
cả trong các cơ sở khai thác của các 
doanh nghiệp có đăng ký hoạt động 
khai thác và chế biến khoáng sản.

*
**

Kết quả một năm thực hiện đề 
tài TN3/T05 đã cho phép cập nhật, 

chính xác hóa và bổ sung mới 
cho bộ cơ sở dữ liệu về nguồn tài 
nguyên và hiện trạng khai thác - 
chế biến khoáng sản trên địa bàn 5 
tỉnh Tây Nguyên. Những tài liệu này 
là cơ sở cho việc xây dựng các tiêu 
chí đánh giá vai trò của tài nguyên 
khoáng sản của Tây Nguyên, góp 
phần định hướng rõ rệt cho việc 
phát huy một trong những giá trị cơ 
bản cho phát triển KT-XH vùng Tây 
Nguyên trên quan điểm phát triển 
bền vững. Tuy nhiên, đây mới chỉ 
là những kết quả ban đầu, đề tài 
đang tiếp tục triển khai các nội dung 
nghiên cứu tiếp theo, như đánh giá 
khả năng sử dụng tổng hợp và hợp 
lý nguồn tài nguyên khoáng sản, dự 
báo nhu cầu sử dụng khoáng sản 
trong tương lai và đề xuất các giải 
pháp mang tính chiến lược cho Tây 
Nguyên trong khai thác và sử dụng 
khoáng sản đến 2030 n
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